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Tên công ty đại chúng : CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
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I. 
Lịch sử hoạt động của Công ty.

*
Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được thành lập theo Quyết định số 6023/QĐ.UB ngày 27 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trên cơ sở Cổ phần hóa Xí Nghiệp Cấp Nước Phú Mỹ trực thuộc Công ty cấp nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu). Hoạt động chính thức ngày 01/01/2005.
-
Tên tiếng Anh: 
Phu My Water Supply Joint Stock Company.

-
Tên viết tắt:

Phu My Wasuco
*
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 4903000133 đăng ký lần đầu ngày 29/11/2004 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cấp. Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 19 tháng 4 năm 2007. 

* 
Địa chỉ:  QL.51 - thị trấn Phú Mỹ - huyện Tân Thành – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
*
Điện thoại:
064.3876576


- Fax:064.3922009 
*
Website: www.pmw.vn


- Email:capnuocphumy@yahoo.com.vn
*
Tài khoản: 76210000002967 - tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Phú Mỹ

*
Mã số thuế:
3500677525.

* 
Ngành nghề kinh doanh: - Khai thác, lọc và phân phối nước;





 - Thi công lắp đặt đường ống cấp nước và bơm nước;






 - Kinh doanh các vật tư, trang thiết bị về ngành nước.

*  Vốn điều lệ:  

- Đăng ký lần đầu ngày 29/11/2004:  24.578.000.000 đồng (Hai bốn tỷ năm trăm bảy mưới tám triệu đồng).
- Đăng ký thay đổi lần 1 ngày 27/02/2007: 37.893.600.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ tám trăm chín mưới ba triệu sáu trăm nghìn đồng).

- Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 19/4/2007: 52.893.600.000 đồng (Năm mươi hai tỷ tám trăm chín ba triệu sáu trăm nghìn đồng) 
II. 
Báo cáo của Hội đồng quản trị.

1. 
Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2008.
Ban Giám đốc và toàn thể CB.CNV đã hoàn thành tốt các mục tiêu chất lượng và  chỉ tiêu kế hoạch năm 2008.
* Các chỉ tiêu chính so với kế hoạch năm 2008:

- Nước thương phẩm đạt: 105.%, 
- Tỷ lệ thất thoát đạt      : 5.62%
- Doanh thu đạt 
         :108.56%

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 114.78%

- Đầu tư phát triển mạng lưới: 11tỷ 382 triệu đồng
2. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2008.
· Đầu tư  xây dựng xong tuyến ống cấp nước HDPE D500, D400 cấp nước cho nhà máy thép Posco - Việt Nam, với công suất tiêu thụ 10.000m3/ ngày.
· Năm 2008 do tình hình lạm phát trong nước tăng cao và tình hình khủng hoảng tài chính toàn cầu những tháng cuối năm, nên đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp vào các Khu công nghiệp trên địa bàn cấp nước của Công ty. Các dự án đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước cho các khu công nghiệp: Mỹ Xuân B1 Tiến Hùng; Mỹ Xuân B1 Đại Dương tạm dừng vì chưa có nhu cầu đầu tư.
3. Phương hướng hoạt động SXKD năm 2009 và dự kiến đến năm 2010:
3.1 . Phương hướng hoạt động SXKD năm 2009:

* Các chỉ tiêu chính:
- Nước thương phẩm:

9.038.000 m3 



- Tỷ lệ thất thoát:


≤ 7% 


- Doanh thu:



47 tỷ 280 triệu đồng



- Lợi nhuận trước thuế:

≥17,5 tỷ đồng


- Đầu tư phát triển mạng lưới:
1 tỷ 700 đồng

3.2. Hướng phát triển của Công ty từ năm 2009 đến năm 2010:
-
Phát huy thế mạnh trong lĩnh vực cấp nước, tập trung đầu tư để cấp nước cho các khách hàng lớn, các Khu công nghiệp và dân cư trên địa bàn huyện Tân Thành

-
Triển khai thực hiện Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ 
nước sạch sau khi điều chỉnh giá nước.
- 
Tăng cường công tác kiểm soát mạng lưới, đầu tư lắp đặt hệ thống tự động truyền dữ liệu như: Lưu lượng, áp lực nước…tại đồng hồ lấy nước từ Bà Rịa lên, đồng hồ tổng tại Nhà máy, các khách hàng lớn và đồng hồ tổng các Khu công nghiệp.
-
Phát triển khách hàng mới: từ 3.000 ÷ 4.000 khách hàng, nâng tổng số khách hàng của Công ty cuối năm 2010 từ  10.000 ÷ 11.000 khách hàng.

-  Đảm bảo cung cấp nước cho sự phát triển của các KCN hiện hữu: Phú Mỹ I; Mỹ Xuân A ; Mỹ Xuân A2 ; KCN Gò Dầu. Nhà máy thép Posco - Việt nam
-  Sẵn sàng đầu tư cấp nước cho các Khu công nghiệp mới : Khu CN Mỹ Xuân B1 Tiến Hùng; KCN Mỹ Xuân B1 Đại Dương, KCN Phú Mỹ II mở rộng; KCN Phú Mỹ III.
III. Báo cáo của Ban giám đốc.
1. Báo cáo tình hình tài chính:
-
Khả năng sinh lời:




+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần:
51.08%




+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần:
51.08% 




+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / tổng tài sản:

21.42%




+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản:

21.42%




+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / vốn chủ sở hữu:
22.20%

· Khả năng thanh toán:

+ Khả năng thanh toán hiện hành:


51.07 lần

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn:


13.8 lần

+ Khả năng thanh toán nhanh:



10.37 lần

· Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh: So với hệ số của ngành trong khu vực miền Đông nam bộ thì hệ số của Công ty đạt được là tốt.
· Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo:
+  Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn = 79.897.977.924, đồng (chi tiết theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

· Không có sự thay đổi về vốn cổ đông/góp vốn

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
   Đơn vị tính: VNÑ
	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	Thặng dư vốn cổ phần
	Qũy đầu tư phát triển
	Quỹ dự phòng tài chính
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	Cộng

	Số đầu năm trước
	31.578.000.000
	1.400.000.000
	976.450.108
	976.450.108
	5.474.469.743
	6.315.600.000
	46.720.969.959

	Lợi nhuận trong năm trước
	   6.315.600.000
	-
	-
	-
	-
	14.808.655.807
	21.124.255.807

	Trích lập các quỹ trong năm trước
	-
	-
	740.432.790
	740.432.790
	1.570.993.987
	(4.229.935.807)
	(1.178.076.240)

	Chi cổ tức năm trước
	
	
	
	
	
	(11.604.960.000)
	

	Phát hành cổ phiếu
	15.000.000.000
	3.000.000.000
	-
	-
	-
	-
	18.000.000.000

	Số dư cuối năm trước
	52.893.6000.000
	4.400.000.000
	1.716.892.898
	1.716.882.898
	7.045.463.730
	5.289.360.000
	84.667.149.526

	Số đầu năm nay
	52.893.600.000
	4.400.000.000
	1.716.882.898
	1.716.882.898
	7.045.463.730
	5.289.360.000
	73.062.189.526

	Lợi nhuận trong năm nay
	
	-
	-
	-
	-
	17.114.395.691
	17.114.395.691

	Trích lập các quỹ trong năm nay
	-
	-
	513.281.001
	342.187.000
	1.576.203.745
	(3.885.966.746)
	(1.454.295.000)

	Chia cổ tức năm nay
	-
	-
	-
	-
	-
	(11.636.592.000)
	(11.636.592.000)

	Phát hành cổ phiếu
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	Số dư cuối năm nay
	52.893.600.000
	4.400.000.000
	2.230.163.899
	2.059.069.898
	8.621.667.475
	6.881.196.945
	77.085.698.217


· Tổng số cổ phiếu theo từng loại:
+ Cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông):
5.289.360 CP

· Tổng trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi…):

Không

· Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:
5.289.360 CP
+ Cổ phiếu phổ thông:
5.289.360 CP

· Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: 2.500 đồng/1CP.
2. Báo cáo kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008.
Đơn vị tính : VNÑ
	TT
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Thuyết 
 minh
	Năm nay
	Năm trước

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	VI.1
	33.504.125.937
	27.585.507.229

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	
	-
	-

	3
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	10
	VI.1
	33.504.125.937
	27.585.507.229

	4
	Giá vốn bán hàng
	11
	VI.2
	17.814.252.661
	13.331.017.781

	5
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	20
	
	15.689.873.276
	14.254.489.448

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	VI.3
	3.349.791.708
	2.010.373.814

	7
	Chi phí tài chính

Trong đó: Chi phí lãi vay
	22

23
	
	275.222.750
-
	-

-

	8
	Chi phí bán hàng
	24
	
	-
	-

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	VI.4
	1.629.936.601
	1.480.844.172

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	30
	
	17.134.505.633
	14.784.019.090

	11
	Thu nhập khác
	31
	
	
	24.636.717

	12
	Chi phí khác
	32
	
	20.109.942
	-

	13
	Lợi nhuận khác
	40
	
	(20.109.942)
	24.636.717

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
	50
	
	17.114.395.691
	14.808.655.807

	15
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	51
	
	-
	-

	16
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	52
	
	-
	-

	17
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	60
	
	17.114.395.691
	14.808.655.807

	18
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	70
	
	3.236
	3.061


3. 
Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

-  Thực hiện hiệu qủa và liên tục đổi mới hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001-2000. Tháng 8/2008 được Bureau Veritas đánh giá tốt và cấp chứng chỉ lần 2.
-    Chú trọng công tác đào tạo, kết qủa năm 2008 đã thực hiện được 16 lượt CB.CNV đào tạo bên ngoài và 68 lượt công nhân đào tạo nội bộ.
-
Giảm tỷ lệ thất thoát từ   8.08%/năm 2007 xuống còn 5.62% năm 2008.
-    Xây dựng quy chế trả lương mới, đánh giá đúng  hiệu qủa đóng góp của người lao động  vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

IV.
Báo cáo tài chính.
-
Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán (gửi kèm).

V. 
Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.

Kiểm toán độc lập

- 
Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn (A&C)


                               + Địa chỉ: 229 – Đồng Khởi – Quận 1- TP.HCM.





          + Điện thoại: 08.8272295 – Fax: 08.8272300
- 
Ý kiến kiểm toán độc lập :
“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008,cũng như kết qủa hoạt động kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

VI. 
Các công ty có liên quan.
· Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan : Trong năm 2008 Công ty đã mua nước thành phẩm  của Công ty CP cấp nước Bà Rịa- Vũng Tàu với giá trị là :6.170.544.800 đồng Công ty CP cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2008, Công ty là nhà cung cấp nước chính cho Công ty CP cấp nước Phú Mỹ trong giai đoạn 2007-2010. Công ty Cổ phần cấp nước BR-VT là một trong những Công ty làm ăn hiệu quả trong ngành cấp nước cả nước.
· Góp vốn  vào công ty cổ phần cấp nước Châu đức : 3.600.000.000đồng
VII. Tổ chức và nhân sự Coâng ty.
1. Cơ cấu tổ chức của Công ty.  

* Ban Giám đốc gồm: Giám đốc, 2 Phó giám đốc, Kế toán trưởng.


* Các bộ phận:
· Phòng Kinh tế – Kỹ thuật (Phó giám đốc kỹ thuật phụ trách)
· Phòng Kế toán – Tổ chức – hành chính (Kế toán trưởng phụ trách)
· Đội sửa chữa - xây lắp

· Nhà máy sản xuất nước. (Phó giám đốc sản xuất phụ trách)
2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành :
  * Ông   Nguyễn Chiến Thắng :  Giám đốc Công ty       - Sinh năm : 1958

             - Trình độ chuyên môn :  Kỹ sư cơ khí động lực – hệ đào tạo chính quy

             - Địa chỉ thường trú : 19 lô B -Nguyễn Văn Trỗi- Phường 7 - TP Vũng tàu -tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
             - Ngày bổ nhiệm : 01 tháng 12 năm 2004.
  * Ông   Ngô Viết Hùng:       Phó Giám đốc kỹ thuật       - Sinh năm : 1969

             - Trình độ chuyên môn :  Kỹ sư cấp thoát nước    - hệ đào tạo chính quy

  -  Địa chỉ thường trú  : 75/13 Lương Thế Vinh- P.Nguyễn An Ninh- Thành  Phố Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
             - Ngày bổ nhiệm : 01 tháng 12 năm 2004

* Ôâng Nguyễn Văn Mạnh :    Phó  Giám đốc sản xuất       - Sinh năm : 1965

             - Trình độ chuyên môn :  Kỹ sư cơ khí lâm nghiệp  - hệ đào tạo chính quy

                -  Địa chỉ thường trú  : Đường 27/4 - Phường Phước hưng – TX Bà rịa- tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
              - Ngày bổ nhiệm : 01 tháng 12 năm 2004
   *
 Bà   Phạm Thị Hòa  :    Kế toán trưởng                        - Sinh năm : 1961

              - Trình độ chuyên môn :  Cử nhân kinh tế – hệ đào tạo chính quy

                  - Địa chỉ thường trú  : 02 Đường Nguyễn Thái Bình – Phường 9 – TP Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


     - Ngày bổ nhiệm : 01 tháng 12 năm 2004

  3.  Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm: Không có thay đổi.
4. Quyền lợi của thành viên quản lý chủ chốt: 
-
Tiền lương, thưởng , BHXH,BHYT là : 1.098.323.437 đồng
- 
Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.
                 +  Tổng số  CB.CNV : 50 người

 +  Chính sách của người lao động được thể hiện trong bản thỏa ước lao động tập thể ký kết theo đúng quy định của Bộ luật lao động

- Không có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng.

VIII. 
Thông tin cổ đông góp vốn và Quản trị công ty
1. 
Hội đồng quản trò và Ban kiểm soát :

- 
Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát  công ty:
Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đoàng quản trị
	Họ và tên

	Chức vụ

	Ngày bổ nhiệm

	Ngày miễn nhiệm

	OÂng Đinh Chí Đức
	Chủ tịch

	19 tháng 11 năm 2004

	-

	Bà Nguyễn Thị Thu
	Phó chủ tịch
	19 tháng 11 năm 2004
	-

	Ông Nguyễn Chiến Thắng
	Ủy viên
	19 tháng 11 năm 2004
	-

	OÂng Nguyễn Lương Điền
	Ủy viên
	19 tháng 11 năm 2004
	-

	Bà Nguyễn Thị Trinh
	Ủy viên
	19 tháng 11 năm 2004
	-


 * Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành Công ty : 
- Ông: Nguyễn Chiến Thắng 
- Giám đốc Công ty
  Ban kiểm soát
	Họ và tên

	Chức vụ

	Ngày bổ nhiệm

	Ngày
 miễn   nhiệm

	Bà Lê Minh Đức
	Trưởng ban 
	19 tháng 11 năm 2004
	-

	OÂng Nguyễn Quốc Huy
	Thành viên
	19 tháng 11 năm 2004
	-


- 
Hoạt động của  HĐQT: Chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành Công ty theo đúng các quy định về quyền hạn, nhiệm vụ của mình trong Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty. Chủ trì các cuộc họp với Ban điều hành Công ty ít nhất ba tháng một lần để đánh giá các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo từng Quý.
- 
Hoạt động của Ban kiểm soát : Thường xuyên theo dõi, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, các nghiệp vụ quản lý tài chính và quản trị của Công ty. Thường xuyên tham dự các cuộc họp cùng với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc mỗi Quý một lần để giám sát kịp thời tình hình hoạt động của Công ty và phương hướng phát triển trong thời gian tới. 
- 
Thù lao, các khoản lợi ích khác cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát: 153.000.000 ñoàng
-
Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp của các thành viên Hội đồng quản trị.




+ Ôâng Đinh Chí Đức:


1.21%CP/vốn góp




+ Bà Nguyễn Thị Thu:


1.41% CP/vốn góp



+ Ôâng Nguyễn Chiến Thắng:

0.23% CP/vốn góp




+ Ôâng Nguyễn Lương Điền:

0.95% CP/vốn góp




+ Bà Nguyễn Thị Trinh:


0.79% CP/vốn góp

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông 
2.1. Cổ đoâng goùp vốn trong nước:
· Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn trong nước :
Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
	Cổ đông

	Vốn góp

	Tỷ lệ (%)


	Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
	15.041.760.000
	28,44

	Các cổ đông khác
	37.851.840.000
	71,56

	Cộng
	52.893.600.000
	100,00


· Thông tin chi tiết về từng cổ đông lôùn
	Stt
	Tên cổ đông lớn


	Đ/chỉ thường trú


	Giấy ĐKKD

Số
	Số CP


	

	
	Cty CP Cấp nước BR-VT
-Đại diện :

  Ông Đinh Chí Đức

 CT HĐQT- Giám đốc

Quốc tịch : Việt nam


	14 đường 30/4 Phường 9 - Tp

Vũng tàu, tỉnh Bàrịa –Vũng tàu
	4903000479
Cấp ngày 17/11/2007

Do Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT cấp
	1.504.176
(28.44%)
	


Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chịu trách nhiệm trước Pháp luật về những thông tin trên.
	Nơi gửi :




· Ủy ban chứng khoán nhà nước

· Website Công ty
· Lưu VT.

	GIÁM ĐỐC

(đã ký)

NGUYỄN CHIẾN THẮNG


15.041.760.000





37.851.840.000





52.893.600.000
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